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1.1. Khái niệm về sản phẩm, chi tiết máy, phôi, cơ cấu máy

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SẢN XUẤT 

CƠ KHÍ

1.2. Quá trình thiết kế, sản xuất và quá trình công nghệ

1.3. Các thành phần của quá trình công nghệ

1.4. Các dạng sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất

1.5. Các phương pháp gia công

66

1.1. Khái niệm về sản phẩm, chi tiết máy, phôi, cơ cấu máy:

Sản phẩm cơ khí: vật phẩm cuối cùng của một quá trình sản xuất.

VD: bánh răng, máy khoan, đai ốc, …

Chi tiết máy: là đơn vị nhỏ nhất và hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật

của máy. VD: bulong, cam, …

Phôi: là vật phẩm ban đầu của một công đoạn sản xuất. VD: phôi

đúc, phôi rèn, …

Bộ phận máy: gồm nhiều chi tiết máy liên kết với nhau. VD: hộp

tốc độ, bàn xe dao, …

Cơ cấu máy: là một phần của máy hoặc bộ phận máy có chức

năng nhất định. VD: bánh vít- trục vít, bánh răng thanh răng, …

77

1.2. Quá trình thiết kế, sản xuất và quá trình công nghệ

Quá trình thiết kế: phát thảo, tính toán, thiết kế ra một sản phẩm.

Quá trình sản xuất: tác động vào tài nguyên thiên nhiên biến

thành sản phẩm phục vụ con người.

Quá trình công nghệ: trực tiếp làm thay đổi trạng thái và tính chất

của đối tượng sản xuất.

Quy trình công nghệ: là văn kiện công nghệ ghi lại quá trình công

nghệ cụ thể.

88

1.3. Các thành phần của quá trình công nghệ

1.3.1. Nguyên công: là một phần của quá trình công nghệ được hoàn

thành liên tục, tại một chỗ làm việc và do một hay một nhóm công nhân

cùng thực hiện

1.3.2. Gá: là một phần của nguyên công được hoàn thành trong một lần

gá đặt chi tiết

1.3.3. Vị trí: là một phần của nguyên công, được xác định bởi vị trí tương

quan giữa chi tiết với máy hoặc giữa chi tiết với dụng cụ cắt

1.3.4. Bước: là một phần của nguyên công được đặc trưng bởi bề mặt, 

dao hoặc chế độ cắt

1.3.5. Đường chuyển dao: là một phần của bước để hớt đi một lớp kim

loại, sử dụng cùng một dao và một chế độ cắt.

1.3.6. Động tác: là một hành động của người công nhân để điều khiển

máy thực hiện việc gia công hay lắp ráp.
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1.4. Các dạng sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất

1.4.1. Các dạng sản xuất: tùy theo sản lượng hàng năm và mức độ

ổn định của sản phẩm mà người ta chia ra 3 dạng sản xuất: đơn

chiếc, hàng loạt và hàng khối

1.4.2. Các hình thức tổ chức sản xuất: theo dây chuyền và không

theo dây chuyền

1010

1.5. Các phương pháp gia công

1.5.1. Phương pháp gia công cắt gọt (gia công có phoi):

- Là phương pháp gia công dùng dụng cụ cắt để hớt đi 1 lớp vật

liệu trên bề mặt chi tiết gia công

1.5.2. Phương pháp gia công không cắt gọt (gia công không

phoi):

- Là phương pháp gia công dùng dụng cụ để làm biến dạng dẻo lớp

bề mặt chi tiết gia công ở trạng thái nguội hoặc nung nóng

1.5.3. Phương pháp gia công bằng điện lý và điện hóa:

- Là phương pháp gia công đặc biệt để gia công các loại vật liệu có

độ cứng cao, bề mặt phức tạp, kích thước nhỏ, …
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2.1. Khái niệm về chất lượng bề mặt của sản phẩm

CHƯƠNG 2: CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC 

GIA CÔNG CƠ KHÍ

2.2. Độ chính xác gia công cơ khí

2.2.1. Khái niệm về tính lắp lẫn trong ngành cơ khí

2.2.2. Khái niệm về kích thƣớc, dung sai, sai lệch giới hạn

2.2.3. Lắp ghép (khái niệm và phân loại)

2.2.4. Dung sai lắp ghép các bề mặt trơn

2.2.5. Dung sai hình dạng, dung sai vị trí và nhám bề mặt
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2.1. Khái niệm về chất lượng bề mặt của sản phẩm:

2.1.1.1. Độ nhấp nhô tế vi:

2.1.1. Các yếu tố đặc trƣng:

Sai lệch trung bình số học Ra (m): 
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2.1.1.2. Độ sóng bề mặt: là chu kỳ không bằng phẳng của bề mặt

chi tiết máy được quan sát trong phạm vi lớn hơn độ nhám bề mặt.

2.1.1.3. Tính chất cơ lý của lớp bề mặt: bao gồm lớp biến cứng bề

mặt và ứng suất dư bề mặt.
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2.1.2.1. Ảnh hưởng đến tính chống mòn:

2.1.2. Ảnh hưởng chất lượng bề mặt tới khả năng làm việc của

chi tiết máy:

=> Ảnh hưởng đến độ chính xác của mối lắp

- Độ nhám bề mặt càng lớn chi tiết mòn càng nhanh

2.1.2.2. Ảnh hưởng đến độ bền mỏi của chi tiết :

- Độ nhám bề mặt càng lớn, chi tiết dễ phá hủy do mỏi

2.1.2.3. Ảnh hưởng đến tính chống ăn mòn hóa học của lớp bề

mặt chi tiết:

- Độ nhám bề mặt càng lớn, khả năng ăn mòn kim loại càng cao
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2.2. Độ chính xác gia công cơ khí :

- Là khả năng các chi tiết có thể thay thế cho nhau mà không cần lựa

chọn hay sửa chữa thêm vẫn đảm bảo yêu cầu kĩ thuật của mối ghép.

2.2.1. Khái niệm về tính lắp lẫn trong ngành cơ khí :

2.2.2. Khái niệm về kích thƣớc, dung sai, sai lệch giới hạn:

2.2.2.1. Kích thƣớc danh nghĩa:

- Kích thước danh nghĩa là kích thước đã được tính toán. Sau đó, quy

tròn theo các giá trị cho trong dãy kích thước tiêu chuẩn

- Ký hiệu: Kích thước danh nghĩa của trục là dN

Kích thước danh nghĩa của lỗ là DN
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2.2.2.2. Kích thƣớc thực:

- Kích thước thực là kích thước kích đo trực tiếp trên chi tiết gia công

bằng những dụng cụ đo

- Ký hiệu: Kích thước thực của trục là: dt

Kích thước thực của lỗ là: Dt

2.2.2.3. Kích thƣớc giới hạn:

- Kích thước giới hạn là kích thước lớn nhất và nhỏ nhất mà kích

thước thực của chi tiết đạt yêu cầu nằm trong phạm vi đó

- Ký hiệu: + Kích thước giới hạn lớn nhất dmax
, Dmax

+ Kích thước giới hạn nhỏ nhất dmin
, Dmin
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2.2.2.4. Dung sai:

- Dung sai là hiệu số giữa kích thước giới hạn lớn nhất và kích thước

giới hạn nhỏ nhất.

- Ký hiệu: Dung sai chi tiết trục : Td

Dung sai chi tiết lỗ : TD

2.2.2.5. Các sai lệch giới hạn:

- Sai lệch trên: là hiệu đại số giữa kích thước giới hạn lớn nhất và kích

thước danh nghĩa

- Ký hiệu: Sai lệch trên es, ES

- Sai lệch dưới: là hiệu đại số giữa kích thước giới hạn nhỏ nhất với

kích thước danh nghĩa

- Ký hiệu: Sai lệch dưới ei, EI
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2.2.3. Lắp ghép (khái niệm và phân loại):

2.2.3.1. Khái niệm:

- Lắp ghép: là sự phối hợp các chi tiết một cách cố định (như bulông

gắn vào đai ốc) hoặc phối hợp di động (như trục quay trong ổ, sự

chuyển động của vít me, đai ốc trong máy tiện) để tạo thành một mối

ghép.

2.2.3.2. Phân loại:

a. Lắp ghép có độ hở (lắp lỏng):

- Là mối ghép có kích thước của trục luôn luôn nhỏ hơn kích thước

của lỗ

- Kí hiệu: + Độ hở lớn nhất : S
max

+ Độ hở nhỏ nhất : S
min

+ Dung sai lắp gheùp : T
S
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b. Lắp ghép có độ dôi (lắp chặt):

- Là mối ghép có kích thước của lỗ luôn luôn nhỏ hơn kích thước của

trục.

- Ký hiệu: + Độ dôi lớn nhất : Nmax

+ Độ dôi nhỏ nhất : Nmin

+ Dung sai lắp ghép : TN

c. Lắp ghép trung gian:

- Là mối ghép mà tuỳ theo kích thước của trục và lỗ mà mối ghép có

độ hở hoặc độ dôi .

- Ký hiệu: + Độ hở lớn nhất : Smax

+ Độ dôi lớn nhất : Nmax

+ Dung sai lắp ghép : TS,N

2020

2.2.3.3. Biểu diễn sơ đồ phân bố miền dung sai lắp ghép:

- Trục tung: biểu thị giá trị các sai lệch giới hạn, tính bằng micromet

1m (10-3 mm)

- Trục hoành (đường 0): biểu thị vị trí KTDN, tại đây các sai lệch giới

hạn bằng 0
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2.2.4. Dung sai lắp ghép các bề mặt trơn:

2.2.4.1. Hệ thống dung sai:

- Công thức dung sai: T = a.i

i - đơn vị dung sai

a - hệ số phụ thuộc vào mức độ chính xác của kích thước.

2.2.4.2. Hệ thống lắp ghép:

a. Hệ thống lỗ cơ bản: lỗ cơ bản có sai lệch cơ bản là H với:

+ Sai lệch dưới EI = 0

+ Sai lệch trên ES = + TD

b. Hệ thống trục cơ bản: trục cơ bản có sai lệch cơ bản là h với :

+ Sai lệch trên es = 0

+ Sai lệch dưới ei = - Td

2222

c. Sai lệch cơ bản: xác định vị trí của miền dung sai so với kích thước

danh nghĩa. Có 2 trường hợp:

+ SLCB là sai lệch dưới (ei, EI)

+ SLCB là sai lệch trên (es, ES)

Đối với lỗ : sai lệch cơ bản lần lượt được ký hiệu bằng các mẫu tự viết 

hoa là A, B, C, CD, E, EF, G, H, J(JS), K, M, N, P, R, T, U, V, X, Y 

,Z, ZA, ZB, ZC. 

Đối với trục : sai lệch cơ bản lần lượt được ký hiệu bằng các mẫu tự

viết thường là a, b, c, cd, d, e, ef, f, g, h, j(js), k, m, n, p, r, s, t, u, v, y,

z, za, zb, zc.
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d. Ký hiệu qui ước của kích thước và lắp ghép:

- Ký hiệu của kích thước:

KTDN + chữ cái sai lệch cơ bản + cấp chính xác

- Ký hiệu lắp ghép:

KTDN của mối ghép + ký hiệu miền dung sai của lỗ + ký hiệu miền 

dung sai trục
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e. Lắp ghép tiêu chuẩn: 3 nhóm

+ Nhóm lắp lỏng gồm các kiểu lắp:
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